Giáo án Ngữ Văn lớp 9

Tuần 6 – Bài 6
Ngày soạn: 28/ 9/ 2014 
Ngày giảng:.../9/2014                                                             TiÕt: 26      

Văn bản:
TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
                                                                     
A- Mục tiêu:
   1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du. Nhân vật, sự kiện, cốt truyện của Truyện Kiều. Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc trong một tác phẩm văn học trung đại. Những giá trị nội dung, nghệ thuật chủ yếu của tác phẩm Truyện Kiều
   2. Kĩ năng: - Rèn khả năng đọc – hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong văn học trung đại. Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả văn học trung đại. Rèn kĩ năng tóm tắt tác phẩm.
 - KNS: + Suy nghĩ về tác phẩm “Truyện Kiều”.
             + Giao tiếp: trình bày sự hiểu biết của bản thân về nhà thơ Nguyễn Du và “Truyện Kiều”.
   3. Thái độ: GDHS lòng tự hào và cảm phục thi hào dân tộc Nguyễn Du; Tự hào về tác phẩm- một kiệt tác của văn học dân tộc
B- Chuẩn bị:
- GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
          Chuẩn bị tác phẩm “ Truyện Kiều”, sưu tầm tranh ảnh minh họa cho TP.
          Chuẩn bị: ảnh chụp Truyện Kiều được dịch ra tiếng nước ngoài, bản Kiều bằng chữ Nôm, hình ảnh về khu tưởng niệm Nguyễn Du và 1 số minh họa.
- HS: Đọc kĩ SGK, soạn bài , tóm tắt ND tác phẩm.
         Sưu tầm đọc TP “ Truyện Kiều”.
C- Phương pháp:
- Nêu vấn đề, vấn đáp , thảo luận, phân tích, bình giảng, kq-tổng hợp, trực quan, tích hợp.
D- Tiến trình giờ dạy:
    I- ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
 ?) Cảm nhận của em về hình tượng người  anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ?
* Định hướng:
- Một vị chỉ huy mưu lược, tài ba, sáng suốt, quyết đoán trước những biến cố.
- Sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi. 
- Hình ảnh người anh hùng có tính cách quả cảm, có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, có tài dùng binh như thần. Là người tổ chức và là linh hồn của chiến công vĩ đại.
       III-Bài mới:
* Giới thiệu bài: (1’)   Nhắc đến Nguyễn Du, chúng ta vô cùng tự hào bởi ông là một nhà thơ lớn của dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới,  có  những đóng góp vô cùng quan trọng trong nền VH VN nói riêng và VH thế giới nói chung. Đặc biệt, Truyện Kiều cuả Nguyễn Du là kiệt tác của VHVN không những có vị trí quan trọng trong lịch sử văn học nước nhà mà còn có vị trí quan trọng trong đời sống tâm hồn dân tộc. Nhà thơ Tố Hữu đã từng ca ngợi Truyện Kiều:
Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du
                                    Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày
    Vì sao tác phẩm Truyện Kiều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc đến như vậy? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
	Hoạt động của thầy và trò
	Hoạt động của thầy và trò

	Hoạt động 1 (10’)
* PP vấn đáp tái hiện, kt động não.
- GV cho HS trực quan ảnh tượng đài Nguyễn Du ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
?) Nêu những hiểu biết của em về cuộc đời Nguyễn Du?
-  2- 3 Hs phát biểu, Gv chốt :
- Gv bổ sung: + Mồ côi cha năm 11 tuổi, 13 tuổi mẹ mất (1778), 1786 anh Nguyễn Khản mất .
  + Cha đem quân đánh chúa Nguyễn mất do ốm dọc đường (1776).
  + Sau biến cố lớn của gia đình, Nguyễn Du cùng 2 anh là Nguyễn Lễ và Nguyễn Nước chạy theo vua Lê nhưng không kịp, gia đình tan nát, anh em phân tán.
- Trung thành với nhà Lê chống lại quân Tây Sơn.
-1786 - 1796: 10 năm lưu lạc trên đất Bắc.
-1790 - 1802: ở ẩn ở Hà Tĩnh.
-1802: làm quan với nhà Nguyễn.
- 1813 - 1814: đi sứ sang TQ lần 1.
- 1820: Đi sứ sang TQ  lần 2 nhưng chưa kịp đi thì bị mất tại Huế.
- GV cho Hs đọc từ “Cuộc đời Nguyễn Du… tại Huế”.
?) Nét nổi bật trong con người Nguyễn Du là gì?
- 2 Hs phát biểu, GV chốt :
?)  Cuộc đời Nguyễn Du có nhiều biến động dữ dội như vậy có ảnh hưởng gì đến sáng tác của ông không?
- GV cho HS thảo luận theo nhóm bàn, đại diện các nhóm phát biểu, GV nhận xét, chốt.   
- Gv: Trái tim giàu yêu thương cùng với khiếu văn chương bẩm sinh và vốn sống phong phú đã tạo nên 1 thiên tài Nguyễn Du, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều.
* GV bình:  Ông rất uyên bác, là một trong An nam ngũ tuyệt. Ông là người có tấm lòng yêu thương con người như chính nhà thơ đã viết trong “Truyện Kiều”: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Mộng Liên Đường, chủ nhân trong lời tựa “Truyện Kiều” cũng đề cao tấm lòng của ND đối với con người với c/đời: “Lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm trên tờ giấy,  khiến ai đọc cũng  phải thấm thía ngậm ngùi đau đớn đến đứt ruột. Tố Như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết. Nếu không phải có con mắt trông thấu cả 6 cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả ngàn đời thì tài nào có cái bút lực ấy...”
- Khi ông viết “Truyện Kiều” chính là ông thương khóc cho số phận nàng Kiều và nhà thơ lại tự nghĩ đến số phận mình:
Không biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?
Và sau hơn 300 năm, Tố Hữu viết “Kính gửi cụ Nguyễn Du” :
Nhân tình nhắm mắt chưa xong
Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như ?
Mai sau dù có bao giờ
Câu thơ thưở trước đâu ngờ hôm nay.
?) Nguyễn Du có những tác phẩm tiêu biểu nào?
-  2 Hs phát biểu, Gv chốt:
- Gv cho HS trực quan ảnh bìa tác phẩm  Văn chiêu hồn 


Gv chuyển ý
Hoạt động 2 (20’)
* PP vấn đáp tái hiện, phân tích, giảng bình, kt động não.
- GV cho HS trực quan TP “Truyện Kiều”.
?) Nêu những hiểu biết của em về xuất xứ của tác phẩm?
 - 2 Hs phát biểu, gv chốt.
 - Đoạn trường tân thanh: tiếng nói mới về nỗi đau thương đứt ruột.
  - Dựa vào câu chuyện cuộc đời Kiều xẩy ra vào TK 16 đời Minh.
- GV gọi 3 HS, yêu cầu mỗi HS tóm tắt 1 phần của tác phẩm, nhận xét.



?) Hãy chỉ rõ giá trị nội dung của truyện Kiều?
- 2 Hs phát biểu, Gv chốt:







- Gv: Nhân vật Từ Hải là biểu tượng, là khát vọng của công lí mà nhân dân muốn đề cập tới và Truyện Kiều là tuyên ngôn về quyền sống con người với những khát vọng tự do, có lẽ vì thế mà Truyện Kiều đã trở thành kiệt tác
?) Tác phẩm Truyện Kiều thành công bởi phương thức nghệ thuật nổi bật nào?
 - 2 Hs phát biểu , Gv chốt.
   
- VD: Nhân vật chính diện: Thuý Vân, Thuý Kiều, Kim Trọng.
  + Nhân vật phản diện: Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh.

   Ghế trên ngồi tót sỗ sàng  Mã Giám Sinh.
- Gv: Khi tả tính cách nhân vật, từ nào đặt đúng vị trí của từ ấy.
   VD: Ngôn ngữ 
   + MGS: tót, đắn đo, cò kè
   + Hồ Tôn Hiến: lạ, ngây
   + Sở Khanh: lẻn
* Đặc biệt khi miêu tả thiên nhiên :
VD: + Mùa thu: Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
       + Mùa xuân: Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
       + Mùa hè: Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông
* Bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
-  Dùng cảnh bộc lộ tâm trạng của nhân vật.
   VD: Kiều ở lầu Ngưng Bích
*Thể thơ lục bát: sáng tạo, độc đáo, sinh động.
-> GV khái quát: Với những giá trị nội dung và nghệ thuật như trên: Truyện Kiều đã được lưu truyền rộng rãi ... ăn sâu vào đời sống và tâm hồn con người Việt Nam (họ đã đố Kiều, nảy Kiều, bói Kiều, vịnh Kiều ...) Tác phẩm đã đưa Nguyễn Du lên ngang hàng với các danh nhân văn hoá thế giới - một kiệt tác về thơ Nôm. Truyện Kiều đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
- GV cho HS trực quan 1 số ảnh bìa của Truyện Kiều đã được dịch ra 1 số tiếng...
?) Qua tìm hiểu em cảm nhận như thế nào về Nguyễn Du và Truyện Kiều?
- 2 Hs phát biểu, Gv chốt, gọi 1 HS đọc ghi nhớ (Tr. 80).
Hoạt động 3 (5’)
- HS đọc những câu Kiều mà bản thân đã lựa chọn và ghi chép lại sau khi sưu tầm được TP “ Truyện Kiều”.
- 1 HS tóm tắt ngắn gọn  ND  TP Truyện Kiều. 
	I- Giới thiệu tác giả Nguyễn Du:
1. Cuộc đời :
- Nguyễn Du (1765 - 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu: Thanh Hiên.
- Quê: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
- Sinh trưởng trong gia đình đại quí tộc nhiều đời làm quan và có truyền thống văn học.
- Ông sống trong thời đại có nhiều biến động dữ dội (cuối TK18 đầu TK 19).















- Là người thông minh, uyên bác, có trái tim yêu thương vĩ đại với con người.


  

- Ông là một thiên tài văn học, một danh nhân văn hoá thế giới. 




























2. Sự nghiệp văn học:
- Ba tập thơ chữ Hán gồm 243 bài.
      + Thanh Hiên thi tập 
      + Bắc hành tạp lục
      + Nam trung tạp ngâm
- Chữ Nôm: Truyện Kiều, Văn chiêu hồn.
II.Tác phẩm Truyện Kiều:
1. Xuất xứ:
   -Viết đầu TK XIX (1805 - 1809)
   - Dựa theo cốt truyện “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc), lúc đầu có tên là Đoạn trường tân thanh.
- Truỵên Kiều viết bằng thơ chữ Nôm, dài 3254 câu lục bát.
2. Tóm tắt tác phẩm:  
   Gồm 3 phần :
    a. Gặp gỡ và đính ước.
    b. Gia biến và lưu lạc.
    c. Đoàn tụ.
3. Giá trị nội dung và nghệ thuật:
 a. Nội dung:
 - Giá trị hiện thực: phản ánh sâu sắc hiện thực xã hội đương thời với bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị  và số phận của những con người bị áp bức đau khổ.
 - Giá trị nhân đạo:
     + Sự cảm thương trước nỗi khổ của con người.
     + Trân trọng, đề cao vẻ đẹp, quyền sống và những ước mơ khát vọng chân chính của con người. 
     +Tiếng nói lên án , tố cáo những thế lực tàn bạo. 
 b. Nghệ thuật:
- Nghệ thuật tự sự có bước tiến vượt bậc:
+ Miêu tả thiên nhiên và  khắc hoạ hình tượng, tính cách tâm lí nhân vật tinh tế.
+ Nhân vật chính diện: công thức ước lệ, tượng trưng 
+ Nhân vật phản diện: tả thực để bóc trần bản  chất.
- Ngôn ngữ độc đáo, chính xác điêu luyện (giàu và đẹp) và  thể thơ dân tộc đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ.


























III- Ghi nhớ: (SGK- Tr. 80)

IV- Luyện tập:



-> Tóm tắt:  Truyện kể về cuộc đời người con gái tên TK. Nàng là con nhà lương thiện, tài sắc tuyệt vời, giàu lòng thương người, can đảm có tình yêu tuyệt vời với Kim Trọng. Nhưng tai hoạ đã xảy ra với gia đình nàng, Kiều phải bán mình chuộc cha. Từ đó cuộc đời nàng trải qua 15 năm lưu lạc. Hai lần làm kĩ nữ, nô tỳ bị hành hạ, vùi dập cho đến khi Từ Hải chuộc khỏi lầu xanh. Nhưng sự phản bội hèn hạ của bọn quan triều đình đã hại chết Từ Hải. TK tự trẫm mình ở sông Tiền Đường và được cứu sống. Cuối cùng nàng được đoàn tụ cùng gia đình 
V. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: ( 3')
     - Học thuộc ghi nhớ (Tr. 80).
     - Nắm kĩ tác giả, tác phẩm.
     - Thuộc,  tóm tắt 3 phần của tác phẩm.
     - Soạn bài: Chị em Thuý Kiều -  Đọc trước VB, tìm hiểu chú thích, chia đoạn, trả lời câu hỏi hướng dẫn đọc, hiểu VB.
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 28/ 9/ 2014
Ngày giảng :…/9/2014                                                          TiÕt: 27
Văn bản:
CHỊ EM THUÝ KIỀU
                         ( Trích “Truyện Kiều” )  - Nguyễn Du -
A- Mục tiêu:
   1. Kiến thức: - Giúp học sinh thấy được bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ của Nguyễn Du trong miêu tả nhân vật. Cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du: ngợi ca vẻ đẹp, tài năng của con người qua một đoạn trích cụ thể.
   2. Kĩ năng: - Biết đọc – hiểu một văn bản truyện thơ trong văn học trung đại. Theo dõi diễn biến sự việc trong tác phẩm truyện. Có ý thức liên hệ với văn bản liên quan để tìm hiểu về nhân vật. Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật cổ điển của Nguyễn Du trong văn bản.
- KNS: + Giao tiếp: Trình bày, trao đổi về sự thể hiện vẻ đẹp của hai chị em Thuý Kiều.
             + Suy nghĩ sáng tạo: đánh giá, bình luận về vẻ đẹp của hai chị em Thuý Kiều.
	  + Biết cảm nhận và trân trọng vẻ đẹp, tài năng của con người.
   3. Thái độ: Biết trân trọng cái đẹp và xót thương những số phận bất hạnh.
B- Chuẩn bị:
    - GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
              Sưu tầm TP “ Truyện Kiều”, tranh chân dung chị em Thúy Kiều.
    - HS: Đọc kĩ SGK, soạn bài theo câu hỏi, chuẩn bị bảng phụ của nhóm.
            Tư liệu tranh ảnh về truyện Kiều và Nguyễn Du.
C- Phương pháp:
- Phương pháp :Vấn đáp, thảo luận, nêu vấn đề, phân tích, bình giảng, kq-tổng hợp.
- Cách thức: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
D. Tiến trình giờ dạy
    I- Ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
?) Nêu giátrị nội dung và nghệ thuật của “TK”?
a. Giá trị nội dung:
	 * Giá trị hiện thực:
- TP đã phản ánh sâu sắc hiện thực XH đương thời với tất cả bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị và số phận những con người bị áp bức đau khổ, đặc biệt là số phận bi kịch của người phụ nữ.
	* Giá trị nhân đạo: 
- Niềm cảm thương sâu sắc trước những đau khổ của con người, trân trọng đề cao vẻ đẹp của con người; hướng tới những giải pháp  XH đem lại hạnh phúc cho con người.  
b. Giá trị nghệ thuật: 
-“TK” là 1 kiệt tác với bút pháp của 1 nghệ sĩ thiên tài trên tất cả các ph.diện của n.thuật truyện thơ Nôm: Thể loại, ngôn từ, bố cục, kết cấu, hình tượng n.vật, n.thuật thể hiện nội tâm, m.tả ngoại hình, tả cảnh ngụ tình.
- Ngôn ngữ dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ.
- N.thuật tự sự đã có bước p.triển vượt bậc: Ngôn ngữ kể chuyện đã có cả 3 hình thức:
  + Trực tiếp: Lời nhân vật.
  + Gián tiếp: Lời tác giả.
  + Nửa trực tiếp: Lời tác giả nhưng mang suy nghĩ, giọng điệu nhân vật.
- Nghệ thuật xây dưng nhân vật, nghệ thuật miêu tả thiên nhiên.
      III- Bài mới:
* Giới thiệu bài: (1’)
       “Truyện Kiều” kết tinh những giá trị cao quý nhất của nghệ thuật ngôn từ, một biểu hiện sáng tạo những hình tượng mỹ lệ, điều đó được thể hiện rõ nhất trong những lời thơ tả vẻ đẹp chị em Thuý Kiều. Vậy vẻ đẹp ấy được miêu tả cụ thể như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1(2’)
 * Phương pháp vấn đáp, thuyết trình.
?) Dựa vào  tiêu đề các phần và căn cứ vào nội dung đoạn trích, theo em đoạn trích nằm ở phần nào của tác phẩm?
- 2 Hs phát biểu, Gv chốt:
- Gv: Sau 6 câu triết lí về tài mệnh, 8 câu kể về gia thế nhà viên ngoại.
?) Nội dung của đoạn trích?

Hoạt động 2 (23’)
* Phương pháp vấn đáp, nêu vấn đề, thuyết trình, phân tích, giảng bình, kĩ thuật động não. 
- Gv nêu yêu cầu đọc: Giọng đọc trang trọng, rõ ràng, nhẹ nhàng, nhấn mạnh ở những từ gợi tả, ngắt đúng nhịp thơ 2/2/2, 3/3, 2/2/2/2, 4/4.   
- GV đọc mẫu 1 lượt -> Gọi 2 Hs đọc, Hs nhận xét, Gv bổ sung.
- GV cho HS giải thích một số từ khó SGK.
?) Bài thơ có thể chia thành mấy đoạn? ý chính của mỗi đoạn? Em có nhận xét gì về kết cấu này?
- 3 Hs phát biểu, Gv chốt: 4 đoạn
   -  4 câu đầu: Giới thiệu khái quát 2 chị em.
   - 4 câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Vân
   - 12 câu tiếp: Vẻ đẹp Thuý Kiều
   - 4 câu cuối: Nhận xét cuộc sống của 2 chị em.
=> Kết cấu chặt chẽ, có dụng ý ng.thuật, g.thiệu theo trình tự từ chung đến riêng - trình tự của bài văn miêu tả.
- GV gọi 1 học sinh đọc 4 câu thơ đầu?                                       
?) Nguyễn Du đã giới thiệu khái quát về chị em Thúy Kiều bằng những từ ngữ,  hình ảnh nào?
     “Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
     Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.”
?) Tố nga  là gì?
? Em hiểu thế nào về cụm từ: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”?
?) Em có nhận xét gì về những từ ngữ dùng để gọi, tả hai chị em Kiều?
- Gọi bằng những từ ngữ trang trọng “tố nga”. Dùng hình tượng thiên nhiên đẹp để miểu tả vẻ đẹp của con người.
* Gv: Đó là bút pháp ước lệ, tượng trưng  được sử dụng nhiều trong văn học cổ. 
- Không chỉ có vậy, Nguyễn Du còn thành công trong cách sử dụng ngôn ngữ thuần Việt “Đầu lòng” nôm na, chắt lọc tinh tuý tiếng mẹ đẻ và Hán Việt “ Tố Nga” trong cùng một câu thơ làm cho lời thơ trang trọng. Cách ngắt nhịp 3/3 (mai cốt cách/ tuyết tinh thần) 2-2/2-2 (4-4) ( Thuý Kiều là chị/ em là Thuý Vân) => thể hiện sự cân đối ngang bằng nhau nhưng mỗi người một vẻ đẹp khác nhau và đều đạt đến độ hoàn mĩ, không chê vào đâu được: “mười phân vẹn mười”.
?) Qua phân tích em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của hai  chị em Thuý Kiều?  
- 2 Hs phát biểu, Gv chốt:



- GV gọi 1 Hs đọc 4 câu miêu tả Thuý Vân.
?) Tìm chi tiết miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân và chỉ ra nghệ thuật đặc sắc?
        Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
       Hoa cười, ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.”                                      
- Sử dụng tính từ: trang trọng, đoan trang,...,  bút pháp nghệ thuật ước lệ, cách sử dụng thành ngữ “mày ngài, mắt phượng” phép ẩn dụ, so sánh,  nhân hoá.
?) Dựa vào hình ảnh thơ, bằng ngôn ngữ của mình em hãy hình dung và miêu tả lại Thuý Vân?
- Thuý Vân là một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn, khuôn mặt tươi tắn, sáng đẹp như trăng rằm, nét mày thanh mảnh cong vút như mày ngài, miệng cười tươi như hoa, tiếng nói trong trẻo, lời lẽ đẹp như ngọc, tóc xanh óng ả hơn mây, làn da trắng trẻo, mịn màng hơn tuyết.
?) Qua đó em cảm nhận được Thuý Vân có vẻ đẹp như thế nào?    
- HS nêu cảm nhận, GV khái quát, chốt:
* Gv: Đó cũng là vẻ đẹp tuyệt đỉnh theo chuẩn mực của XHPK: vẻ đẹp của: công- dung- ngôn- hạnh              
?) Vẻ đẹp của TV gợi cho em những cảm giác gì về cđ, số phận của nàng?                                                                                   
* GV: Điều kì diệu trong cách miêu tả của Nguyễn Du là vừa miêu tả ngoại hình vừa giúp người đọc cảm nhận được tính cách số phận của nhân vật. Thiên nhiên tạo hoá thua kém nhan sắc của Thuý Vân nhưng lại sẵn lòng nhường nhịn trước sắc đẹp của nàng. Vẻ đẹp tươi tắn, hiền dịu, phúc hậu đoan trang ấy như một dự báo về một cuộc đời bình lặng, êm ấm, suôn sẻ, một tương lai tươi sáng đang chờ đón nàng. Dường như Thuý Vân sinh ra trên đời để hưởng hạnh phúc.
Gv chuyển ý
-  Gv gọi 1 Hs đọc 12 câu tiếp theo.
- GV cho HS chú ý  hai dòng thơ đầu trong phần tả Kiều.
?) Em nhận thấy sự khác biệt nào trong việc tả Kiều so với tả Vân?
- TV chỉ được tả sắc đẹp còn TK thì tả cả sắc và tài năng.
?) Tài sắc của TK đc tác giả nx ntn?
- “Sắc sảo mặn mà”
?) Theo em, “ sắc sảo mặn mà” là vẻ đẹp ntn?
- HS cảm nhận - Gv bình: “Sắc sảo mặn mà” là sự hòa quyện của vẻ đẹp tài trí và tâm hồn. Đó không phải là cái đẹp dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Có lẽ, đó là vẻ đẹp rực rỡ, nồng nàn và hấp dẫn, có sức mạnh kì diệu trong việc cuốn hút người khác. Vẻ đẹp ấy khiến cho ai đó, dù chỉ được chiêm ngưỡng một lần cũng sẽ không bao giờ quên.
?) Vẻ đẹp ấy được miêu tả cụ thể bằng lời thơ nào?
- Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
?) Em hiểu thế nào về hai cụm từ: “làn thu thủy” và “nét xuân sơn”?
?) Em có nx gì về cách tả Kiều?
- T/g vẫn sd bút pháp ước lệ, NT ẩn dụ, nhân hoá nhưng thiên về gợi.
?) Những biện pháp nghệ thuật đó làm nổi bật nhan sắc của Kiều như thế nào? Em hãy hình dung và miêu tả lại bức chân dung của TK?
- Kiều có đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu (có thể nhìn tận đáy tâm hồn), lông mày xanh tươi, thanh tú đẹp như dáng núi mùa xuân, dung nhan đằm thắm, dáng người tươi trẻ mềm mại khiến hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn vì thua kém. Một sắc đẹp làm cho người ta say mê đến nỗi ngoảnh lại lần thứ nhất thì thành bị xiêu, ngoảnh lại lần thứ hai thì nước đã đổ.
?) Theo em, vì sao tác giả lại đặc tả vẻ đẹp của đôi mắt Kiều?
- Đôi mắt là phần gợi cảm nhất trên khuôn mặt, là sự thể hiện phần tinh anh của tâm hồn và trí tuệ. Nhìn vào đôi mắt chúng ta nhận thức được cái sắc sảo của trí tuệ, cái mặn mà của tâm hồn. Việc chọn đôi mắt để tả càng chứng tỏ tài năng bậc thầy của ND. 
?) Nhà thơ bình luận ntn về nhan sắc của Kiều? Em hiểu được điều gì từ lời bình luận ấy?
- “Sắc đành đòi một”
=> Kiều là một tuyệt thế giai nhân - cô gái đẹp nhất trần gian, trên đời không có ai sánh bằng.
* GV: Xét về mặt nhan sắc thì Nguyễn Du nhận xét Kiều là người đẹp nhất. Thúy Vân đã rất đẹp - mẫu người đẹp lí tưởng của xã hội phong kiến.  Nhưng vẻ đẹp của Kiều lại vượt lên, hơn hẳn - “Kiều càng sắc sảo mặn mà”. Một sắc đẹp làm cho người ta say mê đến nỗi ngoảnh lại lần thứ nhất thì thành bị xiêu, ngoảnh lại lần thứ hai thì mất nước, khiến cho tạo hoá cũng sinh lòng đố kị, ghen ghét.
?) M.tả chân dung Kiều, tác giả có ngầm dự báo điều gì về số phận của nàng không? 
- “ Đẹp đến mức thiên nhiên cũng phải ghen ghét, đố kị  như ngầm dự báo một cuộc đời, một số phận long đong, lận đận đầy bất hạnh. Nhà thơ đã ngầm gửi gắm quan niệm “tài hoa bạc mệnh”. Đó là điểm hạn chế của Nguyễn Du.
?) Như vậy xét về mặt nhan sắc em thấy Thuý Kiều là  một cô gái như thế nào?   
 => TK là một người đẹp tuyệt thế giai nhân, trên đời không có ai sánh bằng.
* Chuyển: Không những là một người phụ nữ nhan sắc tuyệt thế giai nhân mà Kiều còn là một người rất mực tài hoa.
?) Nguyễn Du đã miêu tả tài năng của Kiều qua những hình ảnh  nào?
· Thông minh vỗn sẵn tính trời
Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm
      Cung thương làu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
    Khúc nhà tay lựa nên chương
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. 
?) Qua lời thơ,  em thấy Kiều có những tài gì?
- Kiều có tài làm thơ, đánh đàn, ca hát, vẽ tranh, soạn nhạc.
?) Tài năng của Kiều được miêu tả bằng những từ ngữ nào? N.Du đánh giá thế nào về tài năng của nàng?
- Vốn sẵn tính trời, pha nghề, đủ mũi, làu, ăn đứt
=> Tài đành họa hai
?) Qua những từ ngữ, hình ảnh miêu tả kết hợp với lời bình luận của t/g, em cảm nhận  thế nào về tài năng của Kiều?
- Bẩm sinh Kiều được trời phú cho tư chất thông minh, với trí tuệ thông minh ấy nàng trở thành một người rất mực tài hoa. Tài làm thơ, tài đánh đàn, ca hát, vẽ tranh, soạn nhạc tài nào cũng xuất sắc. NDu đặc biệt đặc tả tài đàn của Kiều: trở thành sở trường, năng khiếu, vượt lên trên mọi người => Tài năng của nàng đạt tới mức lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến.
?) Ngoài ra, Kiều còn có biệt tài nào?
- Sáng tác nhạc -  Thiên Bạc Mệnh
?) Thiên Bạc Mệnh là khúc nhạc có nôi dung ntn? Qua đó, tg muốn gửi gắm điều gì?
- Ghi lại tiếng lòng của một trái tim đa sầu, đa cảm.
=> Cung đàn bạc mệnh đó không chỉ là tài hoa mà còn là phẩm cách, số phận của TK. Cung đàn ấy không chỉ là tiếng lòng riêng biệt của TK mà còn lôi cuốn sự đồng cảm của mọi người. Trong đó có sự thương cảm của nhà thơ. Đặc tả tài năng của Kiều, t/g muốn kđ: Kiều có tài năng và tâm hồn nhân ái. Đồng thời thể hiện sự trân trọng của N.Du đối với con người.
?) Qua PT, em cảm nhận được những nét đẹp nào ở Kiều?
?) Vẻ đẹp của Kiều cho ta dự cảm gì về cđ nàng?
- Vẻ đẹp của Kiều làm cho thiên nhiên đố kị ghen ghet nên số phận nàng rồi đây sẽ éo le, đau khổ. Theo thuyết tài mệnh tương đố: hồng nhan bạc mệnh; chữ tài liền với chữ tai một vần; chữ tài  chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Gv: Quan niệm cổ điển khi nói về cái đẹp: Công, dung, ngôn, hạnh. Kiều vượt lên quan niệm về cái đẹp đó: nàng có cả tài. Đây là q.niệm hoàn toàn mới của Ng.Du về cách nhìn nhận vẻ đẹp đối với người phụ nữ .
?) Qua đó em thấy tấm lòng, tình cảm của tác giả dành cho TK ntn ?
- Ngợi ca, trân trọng, đề cao những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ: 
=> GV bình:  Khi tả Thúy Vân, t/g chủ yếu gợi nhan sắc mà không thể hiện cái tài cái tình của nàng. Thế nhưng khi tả Kiều, nhà thơ tả sắc 1 phần còn dành đến 2 phần để tả tài năng. Tài năng của Kiều đạt tới mức lý tưởng cầm, kỳ, thi, hoạ, rất mực tài hoa. Đặc biệt tài đàn. Cung đàn “bạc mệnh” mà nàng tự sáng tác chính là tiếng lòng của một trái tim đa sầu đa cảm. Vẻ đẹp của Kiều là sự kết hợp của cả sắc - tài - tình. Vẻ đẹp hoàn thiện như thế như dự báo số phận éo le đau khổ bất hạnh của nàng. Như Nguyễn Du đã viết trong tác phẩm “Tài tình chi lắm cho trời đất ghen” hay “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Với vẻ đẹp tuyệt mĩ giai nhân và tài năng thiên bẩm, Kiều là mẫu người phụ nữ hoàn hảo tuyệt thế mà Nguyễn Du đã lựa chọn để ca ngợi
- GV khái quát, chốt:





- GV gọi 1 Hs đọc 4 câu thơ cuối.
?) 4 câu thơ cuối giới thiệu điều gì?
  - 2 Hs phát biểu, Gv chốt.
  - Đức hạnh, nề nếp và phong thái của 2 chị em Thuý Kiều.
Hoạt động 3 (5’)
?) Qua việc miêu tả chân dung 2 chị em Thuý Kiều, Nguyễn Du muốn gửi gắm điều gì?
  - HS thảo luận nhóm bàn.
  - Đại diện phát biểu, Gv chốt:




?) Nguyễn Du đã diễn tả nội dung đó qua nét nghệ thuật nào?
  - HS thảo luận nhóm bàn.
  - Đại diện phát biểu, Gv chốt:


?) Qua đoạn trích em có  nhận xét gì về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du? Thái độ, tình cảm của ông đối với nhân vật?
GV: Mét trong những biểu hiện của cảm hứng nhân đạo ở Truyện Kiều là sự đề cao những giá trị con người. Đó có thể là tài năng, nhân phẩm, khát vọng, ý thức về thân phận cá nh©n...Gîi tả tài sắc của chị em Thúy Kiều, N. Du đã trân trọng, đề cao vẻ đẹp của con người, một vẻ đẹp toàn vẹn “mười phân vẹn mười”. ở đây NT lý tưởng hóa hoàn toàn phù hợp với cảm hứng ngưỡng mộ ca ngợi con con người.
- Gv gọi 1 Hs đọc ghi nhớ (SGK-Tr.83)
 Hoạt động 4 (5’)
?) Đọc diễn cảm đoạn thơ?
- GV gọi 1 HS đọc đoạn thơ.
- 1 HS đọc phần đọc thêm.
- HS thảo luận nhóm bàn, phát biểu.
	I. Giới thiệu chung:
 *  Vị trí đoạn trích:
- Nằm ở phần đầu của TP: “Gặp gỡ và đính ước” (từ câu 15 đến câu 38).



- Đoạn trích giới thiệu chân dung hai chị em Thuý Kiều.
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Đọc – Tìm hiểu chú thích.










2. Kết cấu, bố cục:

- Bố cục: 4 đoạn








3. Phân tích văn bản:
a. Giới thiệu chung về hai chị em Thúy Kiều:





























- Hai chị em Thúy Kiều đều đẹp - một vẻ đẹp thanh tao, trong trắng từ hình dáng đến tâm hồn.     
b. Vẻ đẹp của Thúy Vân:                                            





















-  Thuý Vân là cô gái đẹp - một vẻ đẹp hiền dịu, đoan trang, phúc hậu, quí phái.    



-  Vẻ đẹp của Thúy Vân như dự báo về một cuộc đời bình lặng, êm ấm, suôn sẻ, một tương lai tươi sáng đang chờ đón nàng.







           
c. Vẻ đẹp của Thuý Kiều: 




































































































































































-  Vẻ đẹp của Thúy Kiều là vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, vẻ đẹp của tuyệt thế giai nhân và có tài năng thiên bẩm, như dự báo bi kịch hồng nhan bạc mệnh, số phận nàng rồi đây sẽ éo le, đau khổ, bất hạnh.




4. Tổng kết:
a. Nội dung:
   Tác giả đã khắc hoạ thành công hai bức chân dung tuyệt mĩ về hai chị em nàng Kiều, đặc biệt là nhan sắc và tài hoa tuyệt đỉnh của Thuý Kiều. Nhà thơ đã dành trọn tấm lòng ưu ái đặc biệt của mình cho nhân vật Thuý Kiều - nhân vật trung tâm của tác phẩm.
b. Nghệ thuật: 
- Bút pháp n.thuật ước lệ cổ điển kết hợp so sánh, nhân hóa.
- Ngôn ngữ trong sáng, tinh tế, chọn lọc.
- Tả chân dung mang tính cách, số phận.












c. Ghi nhớ: (SGK-Tr.83)
III. Luyện tập:
1. Đọc diễn cảm đoạn thơ.
2. Đọc thêm: ( Tr.84)
3. Nếu vẽ 2 nhân vật em thấy vẽ nhân vật nào dễ hơn? Vì sao?




V. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: ( 3')
     - Học thuộc ghi nhớ (Tr.83)
     - Học thuộc lòng đoạn thơ.
     - Làm BT1,2 (SBTNV- Tr.33).
     - Soạn bài: Cảnh ngày xuân (Tr. 84) -> Đọc đoạn thơ trích,, chia đoạn, trả lời câu hỏi chuẩn bị bài.
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 22/ 9/ 2014
Ngày giảng :…/…/2014                                                          TiÕt: 28
Văn bản:
CẢNH NGÀY XUÂN
                         ( Trích “Truyện Kiều” )  - Nguyễn Du 
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
  - Giúp học sinh thấy được nghệ thuật miêu tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du   kết hợp với bút pháp tả và gợi.                            
  - Sử dụng từ ngữ giầu chất gợi hình để miêu tả cảnh ngày xuân với những đặc điểm riêng.
  - Miêu tả cảnh để nói lên tâm trạng của nhân vật.
2. Kĩ năng: - Bổ sung kiến thức đọc – hiểu văn bản truyện thơ trung đại, phát hiện, phân tích được các chi tiết miêu tả cảnh thiên nhiên trong đoạn trích. Cảm nhận được tâm hồn trẻ trung của nhân vật qua cái nhìn cảnh vật trong ngày xuân. Vận dụng bài học để viết văn miêu tả, biểu cảm.
- KNS: + Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự thể hiện vẻ đẹp của mùa xuân.
            + Tự nhận thức được vẻ đẹp của thiên nhiên.
	  + Thông qua tâm trạng con người, biết cảm nhận được vẻ đẹp TN.
3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, biết trân trọng cái đẹp .
B- Chuẩn bị:
- GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
          TP “ Truyện Kiều” và bức tranh minh họa chị em Kiều du xuân.
 - HS: Soạn bài, chia đoạn, trả lời câu hỏi, sưu tầm tranh minh họa.
C- Phương pháp:
- Sử dụng phương pháp qui nạp, nêu VĐ, đàm thoại, vấn đáp.
- Phân tích, giảng bình, tích hợp, trực quan, thảo luận nhóm.
   - Cách thức: hoạt động cá nhân, động não, trình bày 1 phút.
D- Tiến trình giờ dạy:
      I- ổn định tổ chức: (1’)
 II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
 ?)  Đọc thuộc lòng diễn cảm đoạn trích “Chị em TK”? Trình bày cảm nhận của em về những nét đặc sắc nd, nt của đoạn trích?
* Định hướng:
- Ngợi ca, trân trọng, đề cao những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ.
- Bút pháp n.thuật ước lệ cổ điển kết hợp so sánh, nhân hóa. Ngôn ngữ trong sáng, tinh tế, chọn lọc. Tả chân dung mang tính cách số phận.
     III- Bài mới:
  * Giới thiệu bài: (1’)
     Biệt tài của Nguyễn Du không chỉ miêu tả để khắc hoạ tính cách cũng như dự báo về cuộc đời số phận của nhân vật mà cảnh thiên nhiên trong Truyện Kiều cũng được khắc hoạ rõ nét qua nét vẽ thiên tài của Nguyễn Du. Cách miêu tả cảnh thiên nhiên ấy đặc biệt như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.    
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 (2’)
* Phương pháp vấn đáp, kt động não.
?) Đoạn trích nằm ở vị trí nào trong tác phẩm?
?) Nội dung chính của đoạn trích là gì?
- Đoạn trích tả cảnh ngày xuân trong tiết thanh minh, chị em TK đi chơi xuân. 
Hoạt động 2 (23’)
* Phương pháp vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, giảng bình, KT động não.
- Gv nêu yêu cầu đọc: chậm, rõ ràng, tình cảm, ngắt đúng nhịp thơ lục bát.
- GV đọc mẫu 4 câu đầu.
- GV gọi 2 HS đọc – gv nhận xét và sửa chữa.
?) Giải thích từ khó SGK?
-  Hs giải thích, Gv bổ sung.
Gv chuyển ý
?) Đoạn trích có thể chia làm mấy đoạn? ý chính mỗi đoạn?
   - 3 Hs phát biểu, Gv chốt:
   ?) Em có nhận xét gì về trình tự miêu tả của tác giả trong văn bản này?
- Tác giả miêu tả từ khái quát đến cụ thể, trình tự thời gian cuộc du xuân của chị em Thuý Kiều.
?) Trình tự miêu tả đó có tác dụng gì?
- Tác dụng: vẽ được bức tranh lễ hội ngày xuân vừa khái quát vừa cụ thể, người đọc dễ hình dung và dễ nhớ.
?) Trong văn bản, phương thức biểu đạt nào được sử dụng là chủ yếu? Vì sao?
- Phương thức miêu tả vì phần lớn các lời thơ dành để tả cảnh, tả người trong lễ hội.
?) Ngoài ra trong văn bản còn dụng phương thức biểu đạt nào?
- Sự kết hợp yếu tố tự sự “ngày xuân... thoi” “thanh minh... ba”, và biểu cảm (Chị em...ra về; Nao...quanh)

- GV gọi 1 HS đọc 4 câu thơ đầu.                                                                                      ? ) Mở đầu cho cảnh ngày xuân, tác giả đưa ra những hình ảnh nào?
   Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
?) Từ chú thích(1) và (2) trong SGK, em hiểu như thế nào về nghĩa của hai dòng thơ đầu văn bản? 
- Ngày xuân thấm thoắt trôi mau như thoi chạy trên khung dệt vải, Đã qua tháng giêng, tháng hai (mùa xuân có 90 ngày thì đã qua 60 ngày rồi), tiết trời đã bước sang tháng 3. Trong tháng cuối cùng của mùa xuân, những cánh én vẫn rộn ràng bay liệng giữa bầu trời trong sáng.
?) Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ miêu tả? T/d?
- Sử dụng hình ảnh ẩn dụ “con én đưa thoi”.
- Sử dụng cách tính thời gian mới, độc đáo.
* Gv: Tác giả đã vận dụng linh hoạt thành ngữ thời gian thấm thoắt thoi đưa vào lời thơ của mình. Không những thế, tác giả có một cách tính thời gian độc đáo. Không những nói được là mùa xuân đã qua một hay hai tháng mà còn miêu tả vẻ đẹp riêng của mùa xuân: Mùa xuân có ánh sáng hồng.
?) Cách sử dụng từ ngữ của tác giả đã diễn tả điều gì?
- Diễn tả hình ảnh đặc trưng của mùa xuân: chim én. Diễn tả sự trôi qua rất nhanh của mùa xuân.
?) Việc miêu tả mùa xuân trôi qua nhanh giúp em hiểu gì về cảm xúc của con người trong mùa xuân đó?
- Cảm xúc nuối tiếc thời gian, nuối tiếc mùa xuân.
* GV: Mùa xuân, ngày vui trôi rất nhanh. Cái nhìn của nhà thơ thấm đẫm tâm lí của người trong cuộc bởi thế mới thấy nhanh và thấy nuối tiếc. Tiếc mùa xuân ngay trong mùa xuân tưởng là một điều nghịch lí nhưng nó có thật trong tâm trạng con người tuổi trẻ ở mọi thời đại.
- GV mở rộng: Sau này, Xuân Diệu cũng có một tâm trạng ấy tuy cách có mới, có hiện đại hơn: “Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân” “Mau với chứ, vội vàng lên chứ”. Nhưng dù tiếc nuối, cảm thấy xuân đi nhanh thì mùa xuân vẫn hiển hiện.
?) Vẻ đẹp mùa xuân tháng 3 được tác giả đặc tả qua chi tiết điển hình nào?
          Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
?) Em hiểu từ “tận” trong câu có ý nghĩa gì?
· Trải dài, mở rộng ra mãi.
?) Em có nhận xét gì về cách miêu tả của nhà thơ trong hai câu thơ này?
-  Những h/ảnh tiêu biểu của mùa xuân được t/giả chọn lọc khá tinh tế, sử dụng từ ngữ chau chuốt.
- Đảo ngữ “điểm trắng” thành “trắng điểm”.
?) Từ cách viết đó em có nhận xét gì về cảnh ngày xuân trong hai câu thơ?
- Cảnh xuân hài hoà, trong sáng, sống động có hồn chứ không tĩnh tại.
?) Hai dòng thơ đã gợi trong em những cảm nhận gì về cảnh sắc ngày xuân? 
- Đó là bức hoạ tuyệt đẹp về mùa xuân: với những h.¶nh, đường nét, màu sắc tươi sáng hài hoà giữa màu xanh lá cây, màu xanh non của thảm cá và diÓm xuyÕt màu trắng tinh khôi của hoa lê, gợi cảm giác mênh mông mà không quạnh vắng, trong sáng trẻ trung mà nhẹ nhàng thanh khiết vô cùng Chữ điểm làm cho cảnh vật không tĩnh tại mà trở nên có hồn. Tất cả đã gợi lên vẻ đẹp riêng của mùa xuân: Mới mẻ, tinh khôi, giàu sức sống, khoáng đạt, trong trẻo. Nguyễn Du quả là có tài tuy ông  không tả mặt biển mà ta cứ như say giữa những con sóng đung đưa cá xanh hoa trắng mùa xuân. Phải có một tâm hồn nhạy cảm, tha thiết với vẻ đẹp, với thiên nhiên, phải có sự quan sát chọn lọc chi tiết tác giả mới viết được những vần thơ hay như vậy.
 - GV khái quát, chốt, ghi bảng:






-> Phải có một tâm hồn nhạy cảm, tha thiết với vẻ đẹp với thiên nhiên, phải có sự quan sát chọn lọc chi tiết tác giả mới viết được những vần thơ hay như vậy.

- GV gọi 1 Hs đọc 8 câu thơ tiếp.
?) Trong ngày thanh minh có  những hoạt động nào? Em biết gì về những hđ đó?
- 2 h/động diễn ra cùng 1 lúc:
+ Lễ tảo mộ: Viếng mộ, quét tước sửa sang phần mộ.
+ Hội đạp thanh: Đi chơi xuân ở chốn đồng quê. 
?) Không khí và hoạt động trong ngày thanh minh đã được tác giả gợi tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào ?
- Gần xa nô nức yến anh
- Chị em sắm sửa. 
- Dập dìu tài tử, giai nhân
?) Nhận xét gì về cấu tạo của những từ ngữ được s/dụng?
- Những từ hai âm tiết (cả từ ghép và từ láy) là những danh từ, động từ, tính từ giàu chất gợi hình.
?) Biện pháp nghệ thuật nào được s/d ở đây? Hình dung của em?
- Cách nói ẩn dụ: “nô nức yến anh” gợi lên hình ảnh từng đoàn người nhộn nhịp đi chơi xuân như chim én, chim oanh bay ríu rít.
?) Những từ ngữ trên có g.trị ntn trong việc gợi tả cảnh lễ hội?
?) Thông qua sinh hoạt du xuân của chị em TK, Ng.Du đã khắc hoạ 1 truyền thống văn hoá xa xưa. Đó  là truyền thống gì?
- Tiết thanh minh mọi  ngừoi sắm sửa lễ vật để đi tảo mộ, sắm sửa quần áo để vui hội đạp thanh.  Người ta rắc những thoi vàng vó, đốt tiền giấy, hàng mã để tưởng nhớ những ng thân đã khuất => gợi những tình cảm tốt đẹp của con ng.
?) Em nhận thấy tình cảm nào của ND qua bức tranh lễ hội?
- Yêu quý, trân trọng vẻ đẹp và giá trị của truyền thống văn hóa dân tộc.
- GV khái quát, chốt:




?) Đọc 6 câu thơ cuối? 6 câu thơ cuối m.tả cảnh gì ?
- Cảnh chị em Kiều du xuân trở về.
?) Cảnh cuối lễ hội được gợi lên qua những chi tiết nào?
   Tà tà bóng ngả về tây
Chị em thơ thẩn dan tay ra về
   Bước dần theo ngọn tiểu khê
Nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh
   Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
? ) Nhận xét những từ ngữ được s/d?
- S/dụng nhiều từ láy: Tà tà, thơ thẩn,  thanh thanh, nao nao, nho nhỏ.
?) Những từ (tà tà, thanh thanh, nao nao) biểu đạt những sắc thái gì ?
- Những từ láy trên không những biểu đạt sắc thái cảnh vật mà còn bộc lộ tâm trạng con người: bâng khuâng, thơ thẩn trên đường về.
?) Cảm nhận của em về cảnh vật? 
?) Cảnh vật, không khí mùa xuân trong 6 câu thơ cuối có gì giống và khác so với 4 câu thơ đầu ? Vì sao ?
- Cảnh vật vẫn mang cái thanh dịu của mùa xuân, mọi chuyển động đều nhẹ nhàng. Tuy nhiên cái không khí nhộn nhịp, rộn ràng của lễ hội không còn nữa, tất cả đang nhạt dần, lặng dần. Cảnh nhuốm màu tâm trạng. Cảm giác bâng khuâng xao xuyến về một ngày vui xuân đang còn mà sự linh cảm về điều sắp xảy ra đã xuất hiện. . . 
?) Đoạn cuối của đoạn trích nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật nổi bật nào?
- Tả cảnh ngụ tình (tả cảnh diễn tả tâm trạng)
- GV khái quát, chốt:


Hoạt động 3 (5’)
?) Nêu khái quát nội dung đoạn trích?



?) Chỉ ra những nét thành công trong ng.thuật m.tả thiên nhiên của Ng.Du qua đoạn trích? (kết cấu, cách sử dụng ngôn ngữ, bút pháp m.tả)




- Gv gọi 1 HS đọc ghi nhớ (SGK)
Hoạt động 3 (5’)
-  Bài tập 1: Hs thảo luận nhóm
   -> Đại diện phát biểu
? Dựa vào đ.trích, viết đvăn tả cảnh ngày xuân



	I. Giới thiệu chung:
* Vị trí đoạn trích:
- Nằm ở phần đầu của TP: “Gặp gỡ và đính ước” (từ câu 39 đến câu 56).


II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Đọc – Chú thích:









2. Kết cấu-  bố cục:
- Đoạn trích chia làm 3 đoạn:
+ 4 câu đầu: Gợi tả khung cảnh ngày xuân.
+ 8 câu tiếp theo: Gợi tả khung cảnh lễ hội trong tiết thanh minh.
+ 4 câu cuối: Cảnh chị em Kiều du xuân trở về.
- Đoạn trích có kết cấu theo trình tự thời gian của cuộc du xuân.










3. Phân tích văn bản: 
a. Khung cảnh ngày xuân:


















































































- Bằng ngòi bút phác hoạ chấm phá, sử dụng từ ngữ d.téc, lựa chọn h.¶nh, đường nét, màu sắc đưa vào một tổng thể cấu trúc hội hoạ hài hoà, tác giả đã vẽ nên bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp với một  vẻ đẹp riêng: Mới mẻ, tinh khôi, khoáng đạt, trong trẻo, tràn đầy sức sống làm say đắm lòng người.       
b. Cảnh lễ hội trong tiết thanh minh: 































 




- Ngôn ngữ tự sự cùng với những từ ngữ có g.trị tạo hình đã thể hiện không khí nhộn nhịp, náo nhiệt, tươi vui của lễ hội.
c. Cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về


































- Cảnh buồn, vắng gợi tả tâm trạng luyến tiếc, bâng khuâng,  xao xuyến và lặng buồn.
4. Tổng kết :                                                     
a. Nội dung:
- Đoạn trích là một bức tranh thiên nhiên về lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng.
b. Nghệ thuật: 
- Kết cấu hợp lí theo trình tự thời gian của cuộc du xuân.
- Sử dụng ngôn ngữ giàu chất tạo hình: từ ghép, từ láy.
- Kết hợp giữa bút pháp tả và gợi.            
-Tả cảnh ngụ tình.
c. Ghi nhớ: (SGK/87)
III. Luyện tập:
1. Bài tập 1/ 87:
2. Em học tËp được gì qua nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du?
    - Cách dùng từ.
    - Sử dụng từ Hán Việt.
    - Miêu tả khắc hoạ tính cách
nhân vật.


V. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: ( 3')
     - Học thuộc ghi nhớ ( 87).    
     - Học thuộc lòng đoạn thơ.
     - Đọc trước, chuẩn bị bài: Thuật ngữ -> Đọc và tìm hiểu trước các ngữ liệu trong bài học, tìm thêm VD minh họa.  Làm bài tập: 1( 89) ; 2,3,4 (90).
     -Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích  -> Đọc đoạn thơ trích, tìm hiểu vị trí đoạn trích, chia đoạn, trả lời câu hỏi chuẩn bị bài.
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 28/ 9/ 2014
Ngày giảng:…/…/2014                                                          TiÕt: 29
Tiếng Việt:
THUẬT NGỮ
                                                                            
A - Mục tiêu:
    1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm được khái niệm thuật ngữ và một số đặc điểm cơ bản của nó. 
                       - Biết sử dụng chính xác các thuật ngữ.
    2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ trong từ điển. Sử dụng thuật ngữ trong quá trình đọc – hiểu và tạo lập văn bản khoa học, công nghệ.
 - KNS: + Giao tiếp: Trình bày, trao đổi về đặc điểm, vai trò, cách sử dụng thuật ngữ.
+ Ra quyết định: Lựa chọn và sử dụng thuật ngữ phù hợp với mục đích giao tiếp.
    3. Thái độ: Có ý thức sử dụng thuật ngữ trong nói và viết.
B- Chuẩn bị:
- GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
         Sưu tầm thêm nhiều thuật ngữ thuộc các ngành KH khác nhau.
- HS: Đọc kĩ SGK, chuẩn bị bảng phụ của nhóm, phiếu học tập.
         Sưu tầm thêm những thuật ngữ không có trong SGK. 
C- Phương pháp:
    - Ôn- giảng- luyện.
    - Phương pháp qui nạp, đàm thoại, trao đổi thảo luận nhóm.
    - Tích hợp dọc- ngang.
D- Tiến trình giờ dạy:
    I- ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
    ?)  Nêu các cách phát triển từ vựng tiếng Việt đã học.cho mẫu sau:

           x+ sản phát triển 2 từ mới
     - 2 cách: tạo ra từ mới và mượn từ nước ngoài
     - Tài sản, gia sản, sản lượng …
   III- Bài mới:
* Giới thiệu bài: (1’)
    Trong cuộc sống hiện đại, ngày nay khi khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người, chúng ta ngày càng tiếp xúc với nhiều thuật ngữ như intơnet, computer, kiểm toán, tài chính, thị trường, thương mại…Vậy thuật ngữ là gì? Thuật ngữ có đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong bài học hôm nay.
	
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1(6’)
* PP:Ph©n tích mẫu, động não, thảo luận nhóm, qui nạp.
- GV đưa bảng phụ có 2 cách giải thích về từ “nước” và “muối” để Hs so sánh. 
?) ở mỗi cách giải thích, người giải thích đã dựa vào những cơ sở nào?
- C1: Dựa vào những đặc tính bên ngoài sự vật: Dạng lỏng hay rắn, màu sắc, mùi vị, có ở đâu?
=> Là cách giải thích hình thành trên cơ sở kinh nghiệm, có t/chất cảm tính.
 - C2: Dựa vào nghiên cứu lý thuyết và phương pháp khoa học, qua việc tác động vào sự vật để s/v bộc lộ đặc tính bên trong. 
 * Chú ý cách 2
?) Muốn hiểu được nghĩa của từ “nước” và “muối” theo cách giải thích 2 thì người tiếp nhận đòi hỏi phải có những kiến thức chuyên môn nào ?
* HS đọc NL 2
?) Em đã học những từ ngữ đó thường được s/d ở những bộ môn nào?

?) Những từ ngữ đó chủ yếu được sử dụng trong loại vb nào?
* Gv: Những từ ngữ đó gọi là thuật ngữ .
?) Thế nào là thuật ngữ?
*GV: Đôi khi th/ngữ được dùng trong những loại v/b khác: Bản tin, phóng sự, bài bình luận.
* GV khái quát, chốt -> Gọi 1 HS đọc ghi nhớ 1( SGK- Tr. 88)
Hoạt động 2(7’)
* PP :Phân tích mẫu , động não, thảo luận nhóm, qui nạp.
?) Các từ: thạch nhũ, ba-dơ, ẩn dụ, phân số thập phân là từ một nghĩa hay nhiều nghĩa?
- Một nghĩa
?) Từ đó em rút ra kết luận gì về nghĩa của thuật ngữ?
 


 - GV gọi 1 Hs đọc NL 2.
?) Trong 2 NL đó, từ “muối” trong trường hợp nào có sắc thái biểu cảm ? Vì sao? 
+ Từ “muối” trong NL (a) là 1 thuật ngữ, không có tính biểu cảm, không gợi lên những ý nghĩa bóng bẩy.
+ Từ “muối” trong NL (b) là 1 từ thông thường chỉ sự vất vả gian truân mà con người nếm trải trong đời (Gừng cay muối mặn).
?) Từ đó em rút ra đặc điểm gì nữa của thuật ngữ? 
- 2 Hs phát biểu, gv chốt.
?) Qua phân tích em rút ra thuật ngữ có mấy đặc điểm? Đó là những đặc điểm nào?
   - 2 Hs phát biểu, Gv chốt (2 đặc điểm)
   -  Gv: đây chính là nội dung của phần ghi nhớ 2
   - GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ 2 (SGK- Tr.89)  
Hoạt động 3(20’)
 * PP Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, Kĩ thuật động não.		
?) Đọc yêu cầu bài tập 1?
- Gv đưa bảng phụ và gọi Hs lên bảng điền.









?) Hs đọc - xác định yêu cầu bài tập 2? 
- HS trao đổi, thảo luận nhóm, phát biểu -> GV nhận xét, bổ sung.


?) Xác định yêu cầu bài tập 3?
- 2 HS lên bảng làm BT.
- HS dưới lớp làm vào vở BT.
- HS - GVnx bài làm của HS. (về hình thức, nd)
Ví dụ:
   -Thức ăn gia súc hỗn hợp dùng để nuôi lợn rất tốt.
   - Phái đoàn quân sự hỗn hợp 4 bên họp tại Hà Nội.
?) Đọc yêu cầu bài tập 4?
- Thảo luận nhóm bàn -> Đại diện phát biểu -> GV nhận xét, sửa chữa.
 



?) Đọc yêu cầu bài tập 5?
- Thảo luận nhóm bàn -> Đại diện phát biểu -> GV nhận xét, sửa chữa.
 


* GV cho HS hoạt động cá nhân, thu 5 bài, đọc 3 bài, nhân xét.
	I- Thuật ngữ là gì?
1. Khảo sát phân tích ngữ liệu
* Ngữ liệu: 1,2 ( 87- 88)
+ Ngữ liệu 1:






- C1: Là cách giải thích hình thành trên cơ sở kinh nghiệm, có t/chất cảm tính.





- C2: Đòi hỏi phải có những kiến thức chuyên hóa học. 
+ NL 2:
- Địa lý: Thạch nhũ 
- Hóa học: Ba-dơ 
- Ngữ văn: ẩn dụ 
- Toán : Phân số thập phân 
-> Văn bản khoa học. 

-> Thuật ngữ: Biểu thị những khái niệm khoa học công nghệ.
- Dùng trong các văn bản khoa học.

2. Ghi nhớ 1: ( SGK- Tr. 88)
II. Đặc điểm của thuật ngữ: 
1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu
* NL1: 

- Các từ: thạch nhũ, ba-dơ, ẩn dụ, phân số thập phân là từ một nghĩa.


- Mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị 1 khái niệm và ngược lại mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng 1 thuật ngữ. 
* NL 2:


- Từ “muối” trong NL (a) là 1 thuật ngữ, không có tính biểu cảm.




          




2. Ghi nhớ 2: (SGK- Tr.89)  




III. Luyện tập:
1. Bài tập 1 (90):
+ Lực ... (Vật lý)
+ Xâm thực ... (Địa lý)
+ Hiện tượng hóa học ... (Hóa học)
+ Trường từ vựng ... (Ngữ văn)
+ Di chỉ ... (Lịch sử)
+ Thụ phấn .... (Sinh học)
+ Lưu lượng  ... (Địa lí)
+ Trọng lực ... (Vật lý)
+ Khí áp ... (Địa lí)
+ Đơn chất ... (Hóa học)
+ Thị tộc phụ hệ ... (L.sử)
2. Bài tập 2 (90):
- ở đoạn trích này từ: điểm tựa không được dùng như 1 t/ngữ.
- Điểm tựa dùng với nghĩa thông thường chỉ nơi làm chỗ dựa chính .
3. Bài tập 3 (90):
 a.Thuật ngữ 
 b.Thông thường
*Tham khảo: Quân giặc Mãn Thanh là 1 đội quân hỗn hợp .        


 


4. Bài tập 4 (90):
- Cá: động vật có xương sống ở dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng mang.
- Gọi cá Voi, cá Heo: gọi bằng trực giác.
 5. Bài tập 5(Tr. 90):
- Hiện tượng đồng âm không vi phạm nguyên tắc thuật ngữ, vì hai thuật ngữ này được dùng trong hai lĩnh vực khoa học riệng biệt, chứ không phải trong cùng một lĩnh vực.
6. Bài tập 6: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng ít nhất 2 thuật ngữ theo chủ đề tự chọn.


IV- Củng cố: (2’)
 ?) Thuật ngữ là gì ? 
 ?) Nêu đặc điểm của thuật ngữ? Từ đó rút ra kinh nghiệm gì khi sử dụng TN?
V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
     - Học thuộc 2 phần ghi nhớ (Tr.88,89).
     - Làm bài tập còn lại trong SGK, BT6,7,8 (SBT- Tr.36,37).
     - Chuẩn bị trước bài: Trau dồi vốn từ -> Đọc và tìm hiểu trước các ngữ liệu.
E-Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Ngày soạn: 28/ 9/ 2014
Ngày giảng:…/…/2014                                                          TiÕt: 30
 Tập làm văn:
MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

A - Mục tiêu:            
    1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản. Vai trò, tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.
    2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự. Kết hợp kể chuyện với m- Là cách giúp người đọc và người nghe nắm được nội dung chính của văn bản đó. VB tóm tắt phải nêu được một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ các nhân vật và sự việc chính, phù hợp với văn bản được tóm tắt.
    III-Bài mới:
     * Giới thiệu bài: (1’)
      Khi xây xong một ngôi nhà, để ngôi nhà ấy đẹp và hấp dẫn người ta làm thêm công việc gì? (Trang trí). Trong văn bản tự sự, để bài văn hấp dẫn hơn cần có thêm yếu tố miêu tả. Yếu tố này có tác dụng như thế nào trong văn bản tự sự? Bài học hôm nay cô cùng các em tìm hiểu.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 (15’)
* PP Nêu và giải quyết vấn đề, qui nạp, KT động não.
- GV gọi 1 HS  đọc  đoạn trích (SGK-Tr.91) 
?) Đoạn trích kể về trận đánh nào? Có những sự việc chính nào?
- Kể chuyện vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi.
+ Vua QT cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức, rồi tiến sát đến đồn Ngọc Hồi.
 + Quân Thanh bắn ra, không trúng người nào, sau đó phun khói lửa.
+ Quân của vua QT nhất tề xông lên mà đánh.
+ Quân Thanh chống đỡ không nổi, tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thắt cổ chết. Quân Thanh đại bại.
?) Em hãy viết các sự việc chính thành 1 ĐV? 
- HS viết ra nháp, một HS lên bảng viết?
?) Đọc ĐV em vừa viết?
- HS và GV nx hình thức, nội dung của ĐV trên bảng?
- Yc: hình thức ĐV, không mắc lỗi chính tả; đảm báo  được ND chính. 
* VD: Vua QT cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức, rồi tiến sát đến đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bắn ra, không trúng người nào, sau đó phun khói lửa. Quân của vua QT nhất tề xông lên mà đánh. Quân Thanh chống đỡ không nổi, tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thắt cổ chết. Quân Thanh đại bại.
?) Xét về PTBĐ, ĐV mà bạn vừa viết có gì khác với đoạn trích của tác giả?
- Đoạn văn của bạn: chỉ có phương thức tự sự.
- ĐV của các tác giả Ngô gia văn phái có thêm yếu tố miêu tả.
?) Chỉ ra các y.tố miêu tả trong đoạn trích của Ngô gia văn phái. Cho biết các chi tiết miêu tả ấy nhằm thể hiện những đối tượng nào?
+ “ ba tấm. . . dấp nước.”
+ “mười người. . . dao ngắn”.
+ “ quân Thanh nổ súng. . . mù mịt”.
+ “ khiêng. . . chém”.
+ “ bỏ chạy. . .giày xéo”.
=> Quang Trung; thế lực của quân Tây Sơn; số phận  quân tướng nhà Thanh.
?) Cảm nhận của em sau khi đọc 2 đoạn văn?
- Đoạn văn của bạn: chỉ đơn giản kể lạisự việc.
- Đv của tg Ngô gia văn phái:
?) Như vậy, yếu tố miêu tả có vai trò ntn trong đv của tg Ngô gia văn phái?

? ) Qua phân tích NL, em rút ra được bài học gì khi làm văn tự sự?
- HS phát biểu, GV khái quát, chốt.




-  GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ (SGK-Tr.92)

Hoạt động 2 (20’)
* PP hoạt động nhóm, kĩ thuật động não.
- GV gọi Hs đọc y/c Bài tập 1.
?) Trong bài “Chị em TK” tg’ sử dụng những yếu tố m.tả nào ? 
(Gợi ý: Mỗi bức chân dung tg’ tả ở p.diện nào ? So sánh ví von với những gì ?).
?) Với cách tả ấy đã làm nổi bật được vẻ đẹp khác ntn ở mỗi nhân vật ?
* Gv: Qua m/tả chân dung=> dự báo số phận của n/vật.
* Hướng dẫn về nhà: Đoạn trích: “Cảnh ngày xuân)
?) Trong đoạn “Cảnh ...” N.Du đã chọn lọc những chi tiết gì để m.tả và làm nổi bật... ?
? Những yếu tố m.tả ấy có g.trị gì trong đoạn trích ?
( Gợi ý: Bút pháp tả và gợi, từ ngữ giàu chất tạo hình để m/tả cảnh ngày xuân. =>Nhờ những yếu tố m.tả mà gợi được khung cảnh thiên nhiên ngày xuân với vẻ đẹp riêng của nó. Đồng thời gợi được khung cảnh của 1 lễ hội truyền thống của d.tộc ta.)
?) Đọc yêu cầu bài tập 2?
?) Bài tập y.c em làm gì?
(Giới thiệu vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều).
- HS thực hiện - hđ cá nhân: 
- HS đọc bài
- HS và GV nx, bổ sung, sửa chữa.
* Tham khảo:
       Thuý Vân là một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn, khuôn mặt tươi tắn, sáng đẹp như trăng rằm, nét mày thanh mảnh cong vút như mày ngài, miệng cười tươi như hoa, tiếng nói trong trẻo, lời lẽ đẹp như ngọc, tóc xanh óng ả hơn mây, làn da trắng trẻo, mịn màng hơn tuyết.
      Kiều có đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu (có thể nhìn tận đáy tâm hồn), lông mày xanh, thanh đẹp như núi mùa xuân, dung nhan đằm thắm, dáng người tươi trẻ mềm mại khiến liễu cũng phải hờn vì thua kém. Một sắc đẹp làm cho người ta say mê đến nỗi ngoảnh lại lần thứ nhất thì thành bị xiêu, ngoảnh lại lần thứ hai thì nước đã đổ.
?) Đọc yêu cầu bài tập 2?
?) Bài tập y.c em làm gì?
(Kể việc chị em Kiều đi chơi trong ngày thanh minh)
- HS thực hiện - hđ cá nhân: 
- HS đọc bài
- HS và GV nx, bổ sung, sửa chữa.

	I- Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:
1. Khảo sát phân tích ngữ liệu:
* Ngữ liệu: BT1 (SGK-Tr.91)



























- ĐV của các t/g Ngô gia văn phái có thêm yếu tố miêu tả:
+ “ ba tấm. . . dấp nước.”
+ “mười người. . . dao ngắn”.
+ “ quân Thanh nổ súng. . . mù mịt”.
+ “ khiêng. . . chém”.
+ “ bỏ chạy. . .giày xéo”.
=> Thể hiện đối tượng: Quang Trung; thế lực của quân Tây Sơn; số phận  quân tướng nhà Thanh.
=> cảm nhận được sự oai phong lẫm liệt của vua QT; khí thế tiến công nhanh, mạnh quyết chiến quyết thắng của quân TS; thất bại thảm hại của quân Thanh.
- Yếu tố MT về cảnh vật, nhân vật, sự việc trong VB tự sự làm cho câu chuyện hấp dẫn, gợi cảm, sinh động.
2- Ghi nhớ: (SGK-Tr.92)
II-Luyện tập:
1. Bài tập 1(Tr. 92):

+Thúy Vân:”Khuôn trăng...    
                   Mây thua nước tóc ...”.
+ T.Kiều:    “Làn thu thủy, nét ...
                   Hoa ghen ..., liễu hờn” 
-> Tác giả sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng để m.tả nhằm tái hiện lại chân dung “mỗi người một vẻ ” của TV và TK.








 2. Bài tập 2 ( 92):


















3. Bài tập 3 ( 92):
* Tham khảo:
      Mặt trời từ từ ngả bóng về tây, ánh nắng đã nhạt dần. Chị em Kiều thơ thẩn dắt tay nhau ra về. Bước chân trên một nhịp cầu nho nhỏ nơi cuối ghềnh, nhìn dòng nước uốn quanh nhẹ nhàng trong lòng ba chị em thấy nao nao, một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến.


IV- Củng cố: (2’)
 - GV củng cố, khắc sâu về vai trò của yếu tố MT trong VB tự sự.  
 - Tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự?
 - Khi sử dụng yếu tố MT trong VB tự sự cần phải lưu ý điều gì? ( linh hoạt, phù hợp, tránh gượng ép).
V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
    - Học thuộc ghi nhớ (Tr.92).
    - Xem lại các BT đã làm trên lớp và hoàn chỉnh vào vở BT.
    - Làm BT 1,2,3,4 (SBT- Tr.38.39). 
    - Đọc, chuẩn bị tốt phần 1- 2 (Tr.99 - 100) bài: Trau dồi vốn từ.
    ->  Làm trước bài tập  tìm hiểu bài.
    - Chuẩn bị vở TLV để tiết sau viết bài TLV số 2 về văn tự sự -> Ôn tập lại toàn bộ KT về văn tự sự có kết hợp yếu tố MT.
E. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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